
178

Tạp chí Hóa học, T. 46 (2), Tr. 178 - 182, 2008 

Nghiên cứu khảo sát các phương pháp tổng hợp  
chất kích thích sinh trưởng thực vật  

axit indol-3-butyric (IBA) 

Đến Tòa soạn 4-7-2007 

Đào Văn Hoằng1, Nguyễn Minh Thảo2 và cộng sự 
1Bộ Công nghiệp 

2Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

Summary 

The indole-3-butyric acid (IBA) is an important plant growth stimulator. Its synthesis has 
been carried out by different ways. Some methods for preparation of IBA were discussed. In this 
work, the compound was synthesized by two methods: reacting indol with γ-butyrolactone and 
gramine with diethylmalonate. However, the reaction of indol with γ-butyrolactone in tetralin as 
solvent is realized in the more acceptable conditions of pressure and temperature therefore can 
continue the study for application in practice.  

 
I - Mở đầu 

Axit indol-3-butyric (IBA) (1) là chất kích 
thích sinh trưởng thực vật tổng hợp đầu tiên 
thuộc nhóm heteroauxin, có nhiều ứng dụng 
trong nông nghiệp, lâm nghiệp. Hoạt chất có tác 
dụng kích thích hình thành rễ, chồi, nụ đối với 
nhiều loại cây, đặc biệt được sử dụng rộng rAi
trong giâm, chiết cành và nhân giống vô tính. 
IBA ít độc với người và môi trường do dễ bị 
phân huỷ sinh học trong đất. Hiện nay, IBA là
một trong những chất kích thích sinh trưởng
thực vật được sử dụng nhiều nhất. 

Do hoạt có tính sinh học ưu việt và dễ bảo 
quản nên IBA được thế giới quan tâm nghiên 
cứu từ lâu. ở nước ta, việc nghiên cứu tổng hợp 
IBA là nhu cầu thực tế của ngành nông, lâm 
nghiệp, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế và
hiện đại hoá nền nông nghiệp Việt Nam. 

Trong phạm vi bài báo, chúng tôi chỉ đề cập 
đến kết quả nghiên cứu khảo sát các phương 
pháp tổng hợp IBA, từ đó lựa chọn phương pháp 
thích hợp để điều chế trong phòng thí nghiệm 

với các điều kiện Việt Nam. 

II - Các phương pháp tổng hợp IBA 

Axit indol-3-butyric hoặc axit 4-indol-3-yl-
butyric (IBA) là tinh thể màu vàng sáng, điểm 
chảy 123 - 125oC. Hoạt chất tan trong hầu hết 
các dung môi hữu cơ, không tan trong nước. Độ 
độc cấp tính LD50 100 mg/kg (đối với chuột) [1].  

 

N
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(CH2)3COOH

1

IBA có thể được tổng hợp bằng nhiều 
phương pháp khác nhau. Dưới đây là các 
phương pháp chủ yếu: 

1. Tổng hợp trực tiếp từ indol và axit γ-
halogenbutyric. 

Phản ứng được thực hiện ở nhiệt độ và áp 
suất cao (240 - 250oC; 18 - 20 atm), trong môi 
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trường kiềm mạnh [2]. Phương pháp này phải 
dùng thiết bị chịu áp, nguyên liệu axit 
halogenbutyric khó kiếm. 

1. Tổng hợp từ indol và γ-butyrolacton có 
3 cách thực hiện: 

- Phản ứng trong autoclave ở nhiệt độ cao, 
môi trường kiềm mạnh [3]. 

- Đun hồi lưu hỗn hợp phản ứng trong dung 
môi tetralin [3]. 

- Tổng hợp thông qua hợp chất cơ magiê: 
Cho γ-butyrolacton tác dụng với indolylmagie-
halogenua [4]. 

3.  Tổng hợp từ gramin và dietylmalonat [5]. 
Có thể tiến hành theo 2 cách: 

- Cách 1: Cho gramin tác dụng với 
dietylmalonat rồi phản ứng tiếp với axit 
monocloaxetic. 

- Cách 2: Cho tác dụng trực tiếp với este của 
axit etantricacboxylic. Phương pháp này qua
nhiều giai đoạn phản ứng, nguyên liệu khó kiếm 
nên không phù hợp cho sản xuất. 

Ngoài ra con một vài phương pháp đA được
công bố nhưng không khả thi. 

So sánh các phương pháp, có tính đến các 
điều kiện triển khai ở Việt Nam, chúng tôi thấy 
tổng hợp IBA từ indol và butyrolacton hoặc từ 
gramin với dietylmalonat là phù hợp. Vì vậy, 
chúng tôi đA tập trung khảo sát tổng hợp theo 
hai phương pháp trên.  

Iii - thực nghiệm 

1. Tổng hợp IBA trực tiếp từ indol và γ-
butyrolacton
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Chúng tôi đA khảo sát phương pháp này theo 
2 cách: 

Cách 1: Hỗn hợp phản ứng gồm 0,01 mol 
indol, 0,0105 mol γ-butyrolacton và 0,0106 mol 
KOH được đưa vào ampun thuỷ tinh dày và chịu 
nhiệt, đặt trong ống thép có nắp đậy kín, Duy trì 
nhiệt độ 280oC trong 15 - 20 giờ. Sau khi làm
lạnh và chiết 2 lần bằng isopropyl ete để loại 
indol dư, axit hoá bằng HCl (pH = 2). Thu được 
khoảng 1g  (50%) sản phẩm ở dạng tinh thể màu
nâu nhạt. Điểm chảy 125 - 126oC. 

Cách 2: Thực hiện phản ứng trong điều kiện 

bình thường: bình cầu có nắp cánh khuấy, sinh 
hàn hồi lưu. Đun hồi lưu 10 giờ hỗn hợp phản 
ứng trong 5 g dung môi tetralin. Để nguội, thêm 
20 ml nước, chiết bỏ lớp hữu cơ rồi axit hoá 
bằng HCl đặc. Thu được 2 g sản phẩm thô. Sau 
khi kết tinh lại bằng benzen, sản phẩm có điểm 
nóng chảy ở 123 - 124oC. 

2. Tổng hợp IBA từ gramin 

Gồm 2 bước: tổng hợp gramin từ indol và từ 
gramin tiến hành tổng hợp IBA. 

a) Tổng hợp gramin từ indol 
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+ CHO + HN(CH3)2 -H2O
N
H

CH2N(CH3)2

Thêm 0,05 mol dietylamin 40% vào hỗn hợp
dung dịch 0,05 mol indol trong 7 g axit axetic 
và 0,05 mol formandehyt 40%. Để yên hỗn hợp 

phản ứng ở nhiệt độ phòng trong vài giờ. Sau đó 
kiềm hoá bằng dung dịch NaOH loAng cho đến 
khi phản ứng trung tính. Phần kết tủa được lọc, 
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rửa bằng nước và làm khô. Có thể kết tinh lại 
trong axeton. Hiệu suất đạt 90%. Tinh thể có Tnc

= 134oC.   
b) Tổng hợp IBA từ gramin 
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Đun hồi lưu 5 - 8 giờ hỗn hợp 0,025 mol 
gramin và 0,03 mol dietyl malonat. Sau đó để 
nguội thêm 10 ml nước. Rửa lớp ete bằng dung 
dịch H2SO4 10%, sau đó rửa lại bằng nước. Làm
khô bằng Na2CO3 rồi cất loại ete. Phần còn lại 
được thêm 1g Na kim loại trong 20 ml cồn tuyệt 
đối và 3 g etyleste của axit monocloaxetic rồi 
đun hồi lưu trên nồi cách thuỷ 1,5 giờ. 

Cất loại cồn. Thêm vào phần còn lại 15 ml 
dung dịch NaOH 10% và đun hồi lưu tiếp 2 giờ 
nữa. Sau khi làm lạnh, axit hoá hỗn hợp phản 
ứng bằng 12,5 ml HCl đặc rồi chiết lớp axit 
bằng ete. Cất loại ete, phần còn lại được đun
nóng 1 giờ ở nhiệt độ 180oC để tách CO2. Sau đó 
hoà tan phần rắn trong 10 - 15 ml dung dịch 
NaOH 10%. Lọc bỏ cặn, axit hoá nước lọc bằng 
HCl loAng. Làm lạnh, lọc chất kết tủa, rửa bằng 

nước. Thu được khoảng 0,5 g sản phẩm (hiệu 
suất 55%) có điểm chảy 122 - 124oC. Có thể kết 
tinh lại từ benzen. 

Iv - kết quả nghiên cứu 

Với mục đích nghiên cứu thăm dò nhằm xác 
định phương pháp điều chế IBA phù hợp với các 
điều kiện khả thi của Việt Nam, chúng tôi 
không đi sâu khảo sát các điều kiện tối ưu cho 
từng phản ứng tổng hợp mà tập trung xem xét 
cách thức tiến hành phản ứng, từ đó so sánh, lựa 
chọn phương pháp hợp lý nhất cho nghiên cứu 
tiếp theo. 

Từ kết quả thực nghiệm đA tiến hành, các 
phương pháp tổng hợp IBA được trình bày ở
bảng dưới đây. 

 
Phương pháp trực tiếp từ indol và

γ-butyrolacton 
TT Các chỉ tiêu 

Phương pháp 
đi từ gramin & 
dietylmalonat Không dùng 

dung môi Có dung môi 

1 Nhiệt độ phản ứng chính, oC 110 - 120 280 210 

2 áp suất, atm Thường 10 - 15 Thường

3 Số giai đoạn phản ứng trung gian 3 0 0 
4 Thời gian phản ứng, giờ 8 15 10 
5 Chủng loại nguyên liệu sử dụng 7 3 4 

6 Hiệu suất phản ứng, %  
10 

(so với gramin)
50 

(so với indol) 
50 

(so với indol) 
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Nhận xét: 

Phương pháp tổng hợp IBA từ gramin phải 
qua nhiều giai đoạn trung gian, do vậy hiệu suất 
phản ứng tính đến sản phẩm cuối cùng thấp. 
Trong phương pháp tổng hợp trực tiếp từ indol 
và γ-butyrolacton, nếu sử dụng dung môi tetrelin 
sẽ tránh được điều kiện áp suất và nhiệt độ cao, 
khả năng áp dụng vào thực tế dễ hơn, mặc dù 
thời gian phản ứng kéo dài. 

Với các điều kiện thực tế tại Việt Nam, theo 
chúng tôi, trong các phương pháp tổng hợp IBA 
đA khảo sát, khả thi hơn cả là phương pháp tổng 

hợp trực tiếp từ indol và γ-butyrolacton trong 
dung môi tetralin. 

V - phân tích sản phẩm 

Sản phẩm IBA thu được có điểm chảy là 123 
– 125oC.  

Chất lượng sản phẩm được đo trên máy sắc 
ký khí cho thấy sản phẩm có hàm lượng 98 - 
99%.  

Cấu trúc sản phẩm được kiểm tra bằng phổ 
hồng ngoại và khối phổ dưới đây. 

 

Hình 1: Phổ hổng ngoại của sản phẩm IBA 

Hình 2: Khối phổ của sản phẩm IBA  
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Vi - kết luận 

Trên cơ sở các tài liệu tập hợp, tham khảo, 
chúng tôi đA chọn 3 phương pháp tiêu biểu để 
khảo sát tổng hợp IBA trong phòng thí nghiệm. 
Qua đó đA xác định sơ bộ các điều kiện phản 
ứng cho từng phương pháp. 

Trong 3 phương pháp được khảo sát, phương 
pháp tổng hợp IBA từ indol và γ-butyrolacton 
trong dung môi tetralin là thuận lợi nhất, có thể 
tiếp tục nghiên cứu với qui mô lớn hơn để xây 
dựng qui trình tổng hợp sản phẩm. 

Sản phẩm IBA tổng hợp đA được kiểm tra 
cấu trúc và xác định hàm lượng bằng các 
phương pháp hoá lý cơ bản. 
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